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KẾT QUẢ NỘI SOI CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN 
TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 

 
NGUYỄN THỊ THANH HOA, TRẦN THANH HƯƠNG 

Khoa Phụ sản - BV TƯQĐ 108 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ tháng 12 năm 2005, Bệnh viện Trung ương 

quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật cắt tử cung qua 
nội soi cho một các trường hợp bệnh lý u xơ tử cung. 
Đến năm 2009, kỹ thuật đã được hoàn thiện, đem lại 
kết quả tốt đẹp và sự hài lòng cho người bệnh. Phẫu 
thuật cắt tử cung qua nội soi đã chứng tỏ là một 
phương pháp có nhiều ưu điểm hơn so với cắt tử cung 
đường bụng. Mục tiêu: 

Nhận xét kết quả cắt tử cung hoàn toàn do u xơ tử 
cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trung 
ương quân đội 108 từ tháng 07/2011 đến tháng 
07/2012. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu 

là những bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung và 
được lựa chọn thực hiện phẫu thuật cắt tử cung hoàn 
toàn bằng nội soi tại khoa Phụ sản – BVTƯQĐ 108 từ 
01/07/2011 đến 31/07/2012. N = 97 

* Tiêu chuẩn lựa chọn 
- Kích thước tử cung: bằng kích thước tử cung có 

thai dưới 12 tuần, di động bình thường. 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: phẫu thuật nội soi tiến hành 

đến mức cắt được động mạch tử cung, dây chằng tử 
cung - cùng, dây chằng ngang cổ tử cung, phần còn 
lại có thể được thực hiện qua đường âm đạo hoặc qua 
nội soi. 

* Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bệnh nhân ung thư hay nghi ngờ ung thư 
- Bệnh lý kèm theo như bệnh tiểu đường, bệnh 

tim, bệnh phổi, cao huyết áp chưa điều trị ổn định, 
bệnh gan, thận. 

- Tử cung có u xơ tử cung quá to (tử cung to bằng 
thai trên 12 tuần), dính nhiều với tổ chức xung quanh. 

- Bệnh nhân quá béo phì. 
2. Thiết kế nghiên cứu. 
- Là nghiên cứu tiến cứu mô tả  
3. Cỡ mẫu và chọn mẫu. 
Công thức tính cỡ mẫu: 

n = 
Z2

(α/2) x p x (1 - p)
d2   

Trong đó: 
n: Số bệnh nhân cần nghiên cứu 
Z(1-α/2): Hệ số tin cậy ở mức xác suất 95% (= 1,96) 
p: Tỷ lệ thành công: 90% 
d: Độ chính xác mong muốn = 7%  
Thay vào công thức có n = 71. Để tăng tính chính 

xác của nghiên cứu, chúng tôi tăng cỡ mẫu lên 20%. 
Như vậy, số bệnh nhân là 90. Thực tế có 97 bệnh 
nhân u xơ tử cung được tiến hành phẫu thuật nội soi. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu. 
- Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 46, 

trong đó thấp nhất là 36 tuổi, cao nhất là 57 tuổi. 
Nhóm tuổi từ 45 – 49 chiếm tỷ lệ cao nhất 43,3%. 

- Nguyễn Văn Giáp: nhóm 45 – 54 tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất (61,5%) [2].  

2. Tiền sử sản khoa. 
Số lần đẻ Số lượng Tỷ lệ (%) 
Chưa 2 2,1 
1 – 2 77 79,3 
≥ 3 lần 18 18,6 
Tổng 97 100 

- Số trường hợp đẻ từ 1 – 2 lần chiếm tỷ lệ cao 
nhất 79,3%.  

- Nguyễn Thị Phương Loan: số người bệnh đẻ 1-2 
lần có tỷ lệ chiếm đa số (73,7%) [3].  

- Tình trạng kém giãn nở ở âm đạo do không sinh 
đẻ sẽ làm khó khăn cho thì lấy tử cung qua đường âm 
đạo ở những trường hợp UXTC to. 

2. Tiền sử phẫu thuật ổ bụng. 
- Có 4 trường hợp có tiền sử phẫu thuật ổ bụng 2 

trường hợp phẫu thuật cắt ruột thừa viêm, 1 trường 
hợp mổ lấy thai, 1 trường hợp cắt phần phụ do chửa 
ngoài tử cung và u buồng trứng. Các trường hợp này 
trong và sau phẫu thuật không có biến chứng gì. 

3. Kích thước tử cung đánh giá bằng khám lâm 
sàng. 

Kích thước tử cung Số lượng Tỷ lệ (%) 
TC kích thước bình thường 4 4,1 

TC to bằng TC có thai <8 tuần 33 34,0 
TC to bằng TC có thai 8- 12 tuần 60 61,9 

Tổng 97 100 
- Tử cung có kích thước bằng TC có thai 8 đến 12 

tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 61,9%. 
- Nguyễn Bá Mỹ Nhi: chỉ định phẫu thuật cắt tử 

cung qua nội soi phụ thuộc vào một số yếu tố trong 
đó có yếu tố kích thước tử cung và độ di động tử cung 
trên thăm khám lâm sàng [4]. 

- Sinha nghiên cứu cắt tử cung hoàn toàn nội soi 
thấy những tử cung kích thước lớn gây khó khăn cho 
việc cắt tử cung hoàn toàn do làm choán chỗ, tăng 
mức độ khó khăn cho kỹ thuật và tăng tỷ lệ tai biến. 

4. Nồng độ huyết sắc tố trước mổ. 
Hb (g/dl) Số lượng Tỷ lệ (%) 
≥ 12,0 66 68,1 
10 – 11,9 17 17,5 
8,1 – 9,9 10 10,3 
≤ 8,0 4 4,1 
Tổng 97 100 
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- Có 66 trường hợp không thiếu máu Hb ≥ 12,0 
g/dl khi vào viện chiếm tỷ lệ 68,1%.  

- Một trường hợp nồng độ huyết sắc tố thấp nhất 
là: 6,8 g/dl, trước và trong mổ đã được truyền 2 đơn vị 
máu, trong và sau mổ người bệnh không có tai biến 
biến chứng gì. 

5. Đặc điểm u xơ tử cung trên siêu âm 
- Trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm người bệnh 

tử cung có 1 u xơ chiếm tỷ lệ cao nhất 71,1% tương tự 
với nghiên cứu phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi tại 
BVPSTƯ của Nguyễn Văn Giáp là 69,8% [2]. 

- Kích thước của u xơ < 50mm (66,0%); kích thước 
của u xơ là 50-60mm có tỷ lệ 24,7%; kích thước của u 
xơ > 60mm tỷ lệ 9,3% (trường hợp có kích thước u xơ 
lớn nhất là 76mm).  

- Nguyễn Văn Giáp: số trường hợp có kích thước u 
xơ ≤ 50mm chiếm tỷ lệ 53,8%: số trường hợp có kích 
thước u xơ 50-60mm có tỷ lệ 33,0%: 14 trường hợp có 
kích thước u xơ > 60mm tỷ lệ 13,2% (trong đó có 7 
trường hợp có kích thước của u xơ > 80mm) [2]. 

6. Tỷ lệ phẫu thuật cắt tử cung nội soi thành 
công. 

Phẫu thuật Số lượng Tỷ lệ (%) 
Phẫu thuật cắt TCHT nội soi 90 92,8 

Phẫu thuật nội soi chuyển mổ mở 7 7,2 
Tổng 97 100 

- 90/97 trường hợp phẫu thuật nội soi thành công, 
chiếm tỷ lệ 92,8%.  

- 7 trường hợp thất bại phải chuyển mổ mở tỷ lệ 
7,2% (4 trường hợp dính hố chậu nặng do LNMTC, 
viêm nhiễm vùng chậu cũ; 1 trường hợp u to trong 
dây chằng rộng; 1 trường hợp u to ở eo mặt trước tử 
cung; 1 trường hợp u to dưới niêm mạc tử cung gây 
biến dạng buồng CTC).  

- Park nghiên cứu về các yếu tố quyết định 
chuyển mổ mở của phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn 
qua nội soi, chuyển mổ mở có tỷ lệ là 8% và yếu tố 
nguy cơ nhiều nhất dẫn tới mổ mở là dính, trọng lượng 
tử cung [9]. 

- Quyết định mổ mở hay tiếp tục phẫu thuật nội soi 
và tỷ lệ phẫu thuật thành công nhiều hay ít còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ của phẫu thuật 
viên, kích thước tử cung, vị trí u xơ tử cung, cách lựa 
chọn bệnh nhân trước mổ... 

7. Thời gian phẫu thuật. 

Thời gian (phút) Số lượng Tỷ lệ (%) 
< 60 phút 5 5,6 

60 – 90 phút 74 82,2 
> 90 phút 11 12,2 

Thời gian PT trung bình 79,3± 18,5 phút(45-120) phút 
- Thời gian phẫu thuật trung bình là 79,3±18,5 

phút, (thời gian phẫu thuật ngắn nhất là 45 phút, dài 
nhất là 120 phút). Thời gian phẫu thuật từ 60 – 90 
phút chiếm tỷ lệ cao nhất (82,2%). 

- Nguyễn Văn Giáp: thời gian phẫu thuật ngắn 
nhất là 30 phút, dài nhất là 150 phút và thời gian phẫu 
thuật trung bình là 62,9 ± 24,5 phút [2]. 

- Nguyễn Bá Mỹ Nhi: thời gian phẫu thuật trung 

bình là 50 – 80 phút (ngắn nhất là 40 phút, dài nhất là 
175 phút) [4]. 

- Nếu cắt tử cung qua nội soi ở những tử cung 
không dính, kích thước tử cung bằng thai dưới hai 
tháng, phẫu thuật không có biến chứng thì thời gian 
phẫu thuật của chúng tôi khoảng 60 – 75 phút. 

8. Lượng máu mất trong mổ. 
 

Lượng máu mất trong mổ (ml) Số lượng Tỷ lệ(%) 
< 100 30 33,3 

100 – 200 56 62,2 
>200 4 4,5 

Lượng máu mất trung bình 125,2± 48,2ml 
 

- Lượng máu mất trung bình trong mổ: 125,2 
±48,2ml (60 - 250ml). 

9. Trọng lượng tử cung. 
 

Trọng lượng tử cung(g) Số lượng Tỷ lệ (%) 
<200 8 8,9 

200 – 300 67 74,4 
>300 15 16,7 

Trọng lượng TB 253,1 ± 49,5 
 

- Trọng lượng tử cung trung bình: 253,1± 49,5gam.  
- Số trường hợp có trọng lượng tử cung từ 200 – 

300gam chiếm tỷ lệ cao nhất 74,4%. 
10. Tình trạng sốt của người bệnh sau mổ. 
 

Ngày 
Có sốt ≥ 3705 Không sốt < 3705 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 
Ngày thứ 1 15 16,7 75 83,3 
Ngày thứ 2 12 13,3 78 86,7 
Ngày thứ 3 2 2,2 88 97,8 

 

- Phần lớn người bệnh sau mổ ngày đầu không sốt 
(83,3%). 

- Theo Reich sốt sau mổ cắt tử cung qua nội soi 
thường gặp khoảng một nửa so với cắt tử cung đường 
bụng. Với nhiều tiến bộ của kỹ thuật, sự phóng đại về 
mặt giải phẫu, phẫu thuật nội soi có khả năng cầm 
máu tổ chức hoàn toàn, bơm rửa và hút sạch các cục 
máu đông làm giảm tình trạng nhiễm khuẩn [10]. 

11. Thời gian phục hồi vận động sau mổ. 
 

Thờigian(giờ) Số lượng Tỷ lệ (%) 
≤24 10 11,1 

25 – 48 80 88,9 
Tổng 90 100 

- 100% trường hợp đã vận động được trong vòng 
48 giờ. 

- Nguyễn Văn Giáp: ngày thứ nhất có 97,5% người 
bệnh ngồi dậy được, 44% đi lại được. Ngày thứ 2 có 
100% đã ngồi dậy được và có 96,7% đi lại được [2]. 

- Trong nghiên cứu của chúng tôi, 94,5% người 
bệnh quay trở lại công việc bình thường sau 14 - 21 
ngày, có 5 trường hợp tái nhập viện điều trị (4 viêm 
mỏm cắt âm đạo, 1 hẹp niệu quản). 

- Nhìn chung các tác giả đều cho rằng, ưu điểm 
của phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi là thời gian hồi 
phục sau phẫu thuật sớm hơn và khả năng làm việc 
trở lại sớm hơn so với 2 nhóm phẫu thuật cắt tử cung 
đường bụng và cắt tử cung đường âm đạo. 
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12. Thời gian trung tiện sau mổ. 
Thời gian(giờ) Số lượng Tỷ lệ (%) 

≤24 20 22,2 
25 – 48 68 75,6 
>48 2 2,2 
Tổng 90 100 

- Có 97,8% người bệnh đã trung tiện được trong 
vòng 48 giờ. 

- Nguyễn Văn Giáp: 99,2% người bệnh đến ngày 
thứ 2 đã trung tiện được [2]. 

- Vũ Bá Quyết: thời gian trung tiện sau phẫu thuật 
cắt tử cung nội soi từ 24 – 48giờ [5]. 

- Đây cũng là một ưu điểm của phẫu thuật nội soi. 
13. Dùng thuốc giảm đau sau mổ. 

Ngày 
Có dùng thuốc Không dùng thuốc 

Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ (%) 
Ngày thứ 1 90 100 0 0 
Ngày thứ 2 5 5,6 85 94,4 
Ngày thứ 3 0 0 90 100 
- 100% người bệnh phải dùng thuốc giảm đau 

trong ngày đầu tiên. 
- Đến ngày thứ 3 không còn trường hợp nào phải 

dùng thuốc giảm đau 
- Nguyễn Văn Giáp ngày đầu tiên 100% người 

bệnh dùng thuốc giảm đau, ngày thứ 2 là 2,5% [2]. 
- Trong phẫu thuật nội soi, các thao tác của phẫu 

thuật viên trên bụng người bệnh đều được thực hiện 
qua dụng cụ nội soi được đưa vào qua các lỗ chọc 
trocart nên rất ít làm tổn thương mô trên thành bụng. 
Vì vậy người bệnh ít cảm thấy đau đớn.  

14. Thời gian sử dụng kháng sinh sau mổ. 
Thời gian Số lượng Tỷ lệ (%) 
≤ 3 ngày 4 4,4 
4 – 5 ngày 86 95,6 
>5 ngày 0 0 
Tổng 90 100 

- Thời gian sử dụng kháng sinh ngắn nhất là 3 
ngày, dài nhất là 5 ngày. Không có trường hợp nào 
phải dùng kháng sinh trên 5 ngày. 

- Nguyễn Văn Giáp: tỷ lệ sử dụng kháng sinh điều 
trị sau mổ là 89,3%, thời gian sử dụng kháng sinh 3 
ngày. Tỷ lệ người bệnh sử dụng kháng sinh dự phòng 
là 10,7% [2]. 

- ở nghiên cứu này chúng tôi chưa áp dụng kháng 
sinh dự phòng trong phẫu thuật phụ khoa thay cho 
kháng sinh điều trị.  

15. Thời gian nằm viện sau mổ. 

Thời gian Số lượng Tỷ lệ (%) 
≤ 3 ngày 4 4,4 
4 - 5 ngày 86 95,6 
>5 ngày 0 0 
Tổng 90 100 

- Thời gian nằm viện trung bình sau mổ: 4,5 ± 0,7 
ngày. 

- Nguyễn Văn Giáp: là 4,4±2,7 ngày [2]. 
- Đỗ Thu Thủy và Vũ Văn Chỉnh: có thời gian nằm 

viện trung bình ≥ 5 ngày [6]. 
- Vũ Bá Quyết: thời gian nằm viện trung âm bình 

giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày [5]. 
- Theo các tác giả thì số ngày nằm viện sau mổ ít 

là một ưu điểm của phẫu thuật nội soi vì làm giảm chi 
phí giường bệnh.. 

16. Tai biến trong và sau mổ. 

Tai biến Số lượng Tỷ lệ (%) 
Tai biến gây mê 0 0 
Tràn khí dưới da 1 1,1 

Chảy máu 0 0 
Tổn thương hệ tiết niệu (hẹp niệu quản) 1 1,1 

Tổn thương hệ tiêu hóa 0 4 
Viêm mỏm cắt âm đạo 4 4 

Tổng 6 6,6 
- Trong tổng số 90 trường hợp cắt tử cung hoàn 

toàn bằng nội soi có 6 trường hợp tai biến trong và 
sau mổ.: 1 tràn khí dưới da nhẹ: 1 tổn thương hẹp 
niệu quản bên trái phát hiện sau mổ 2 tuần: được 
điều trị tại khoa tiết niệu ổn định: 4 viêm mỏm cắt âm 
đạo được điều trị kháng sinh và đặt thuốc âm đạo ổn 
định. Không có trường hợp nào tai biến gây mê, chảy 
máu nhiều hay tổn thương hệ tiêu hóa. 

- Nguyễn Văn Giáp: cắt tử cung hoàn toàn nội soi 
tổn thương tiết niệu có 5 trường hợp (4,1%), nhiễm 
khuẩn mỏm cắt có 2 trường hợp (1,6%) [2].  

- Nguyễn Bá Mỹ Nhi: nghiên cứu 650 trường hợp 
cắt tử cung qua nội soi, trong 100 trường hợp phẫu 
thuật đầu tiên có 8 trường hợp tổn thương hệ tiết niệu, 
trong đó 1 trường hợp được phát hiện trong mổ và 7 
trường hợp được phát hiện sau mổ [4]. 

- Vũ Bá Quyết: có 6 trường hợp tổn thương hệ tiết 
niệu (2 dò niệu quản phát hiện sau mổ 3 - 4 ngày, 3 
dò niệu quản - đạo phát hiện sau mổ 2 – 4 tuần, 1 tổn 
thương bàng quang) xảy ra trong 100 trường hợp 
phẫu thuật đầu tiên [4]. 

- Nghiên cứu của Johnson khi so sánh giữa cắt tử 
cung đường âm đạo, cắt tử cung đường bụng và cắt 
tử cung nội soi trên 3643 trường hợp thấy ưu điểm 
của cắt tử cung nội soi là lượng máu mất trong mổ ít 
hơn. Tuy nhiên biến chứng đường tiết niệu nhiều hơn 
(thương tổn bàng quang và niệu quản) (OR = 2,61, 
95%, CI 1,22 – 5,6) [8] 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu chúng tôi thấy có thể cắt tử cung 

hoàn toàn qua nội soi cho các bệnh lành tính của tử 
cung với tỷ lệ thành công cao. Yếu tố tiên lượng cho 
sự thành công của đó là vị trí, kích thước của nhân xơ 
tử cung. Sự phát triển của phẫu thuật nội soi đã làm 
thay đổi đáng kể việc điều trị các bệnh phụ khoacos 
chỉ định can thiệp phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật 
nội soi cắt tử cung hoàn toàn. Các kết quả ghi nhận 
được cho thấy các lợi ích mà phẫu thuật nội soi đem 
lại cho bệnh nhân và tính khả thi của nó. 

SUMMARY 
From 7/2011 to 7/2012, 97 case were made by 

laparoscopic hysterectomy at the gyneco – obstetrics 
departement in 108 central military hospital.  

Results: the rate percent of successlaparoscopic 
hysterectomy is 92.8%: average operation time were 
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79.3±18.5 minutes: average postoperative time (using 
painerelief drugs) were one day: 100% recvering 
movement after 2 days: 7 cases switched to laparotomy.  

Complication: 1 case injured urete: no bleeding 
complication, peritonitis, bacterial contamination. 
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NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT NON SAU MỔ 

 
Phạm Hồng Đức - Bệnh viện Bạch Mai 
Nguyễn Quang Đức - Viện Lão khoa TW 

Trần Công Hoan, Nguyễn Duy Huề - Bệnh viện Việt-Đức 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề và Mục tiêu: Siêu âm ống tiêu hóa 

được coi là hạn chế vì trong ruột có khí, ruột xếp theo 
nhiều lớp chồng chéo lên nhau và luôn thay đổi vị trí. 
Tuy nhiên có những nghiên cứu cho thấy siêu âm 
cũng cho phép chẩn đoán nguyên nhân và vị trí của 
tắc ruột, trong đó tắc ruột sau mổ là hay gặp nhất. Để 
làm điều rõ này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với 
mục đích tìm hiểu vai trò của siêu trong chẩn đoán 
tắc ruột sau mổ. Đối tượng và Phương pháp: 
Nghiên cứu mô tả 66 trường hợp tắc ruột cơ học có 
tiền sử mổ bụng, đều được làm siêu âm trước mổ tại 
BV Việt Đức từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 9 năm 
2012. Các biến nghiên cứu: đường kính quai ruột non 
giãn (>25mm), rối loạn nhu động (tăng, giảm, mất), 
dày thành ruột (> 3 mm), vị trí tắc (hỗng tràng, hồi 
tràng), nguyên nhân tắc (thắt, dính), dịch ổ bụng: ít 
(đọng thấp) <250mm, trung bình (xen kẽ giữa các 
quai ruột) 250-500mm, nhiều (khắp ổ bụng) >500mm. 
Kết quả: Chẩn đoán tắc ruột trên siêu âm có độ nhạy 
91%, độ đặc hiệu 75%, giá trị dự báo dương tính 98%, 
độ chính xác 90%. Chẩn đoán tắc ruột có quai ruột 
giãn > 25 mm chiếm 88%, rối loạn nhu động ruột 
83% với tăng nhu động 60%, thành ruột dày 44%, 
dịch ổ bụng 77%. Các trường hợp TR do thắt có dày 
thành ruột chiếm 71%, trong đó nhóm có gây hoại tử 
ruột chiếm tới 80%. Nhóm TR do thắt có dịch tự do 
trong ổ bụng là 80%, trong khi nhóm TR do bít chỉ 
thấy 50%, dịch mức độ nhiều và trung bình hầu như 

chỉ gặp ở nhóm TR do thắt có liên quan đến hoại tử 
ruột (90%), sự khác biệt các tỉ lệ này giữa các nhóm 
đều có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Siêu 
âm có giá trị cao trong chẩn đoán tắc ruột và có dịch 
ổ bụng. Hình ảnh siêu âm đặc trưng của TR sau mổ 
là các quai ruột giãn ứ dịch, rối loạn nhu động ruột với 
tăng nhu động là chủ yếu. Dấu hiệu dày thành ruột 
cũng như dịch ổ bụng thường gặp hơn trong tắc ruột 
do thắt và có liên quan đến hoại tử ruột.  

summary 
Tilte: Role of ultrasonography in the diagnosis of 

small bowel obstruction in postoperative patients. 
Background and Objectives: Ultrasound of 
gastrointestinal tract is considered to be limited 
because of intestinal gas, intestinal overlappings and 
changing position. However, studies show that 
ultrasound also allows diagnosis of the cause and 
location of intestinal obstruction, including 
postoperative ileus is the most common. To do this 
well, we do research with the purpose of 
understanding the role of ultrasound in the diagnosis 
of postoperative ileus. Subjects and Methods: The 
study describes 66 cases of mechanical bowel 
obstruction with a history of abdominal surgery, 
ultrasound performed before surgery at Viet Duc 
Hospital from January 2012 to September 2012. 
Variables studied: intestinal dilated diameter (> 
25mm), intestinal peristalsis disorders (increase, 


